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A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu số 1 đến câu 32) 

Câu 1. Đột biến mất đoạn NST 22  ở người sẽ gây hậu quả là: 

A. Làm giảm sức sống 
   B. Làm giảm khả năng sinh sản   C. Gây hội chứng đao   D. Gây ung thư máu ác tính 

Câu  2. Thể đa bội là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở: 

A. Một hay một số cặp NST 

B. Tất cả các cặp NST. 
C. Một số cặp NST. 
D. Một cặp NST.
Câu 3. Ở tế bào nhân thực, mARN trưởng thành có đặc điểm:

A. Cần cắt bỏ đoạn vô nghĩa trước khi tổng hợp Prôtêin

B. Được dùng làm khuôn để tổng hợp Prôtêin.

C. Có chiều dài bằng chiều dài của mARN sơ cấp.
D. Có nhiều liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung.

Câu 4. Điều hoà hoạt động của gen chính là:

A. Điều hoà lượng sản phẩm của gen được tạo ra.
B. Điều hoà lượng mARN của gen được tạo ra.

C. Điều hoà lượng rARN của gen được tạo ra.

D. Điều hoà lượng tARN của gen được tạo ra.

Câu 5. Mã thoái hoá là hiện tượng:
A. Các mã bộ ba có tính đặc hiệu;    


B. Một mã bộ ba mã hoá cho nhiều axít amin

C. Nhiều mã bộ ba cùng mã hoá cho một axít amin.
D. Các mã bộ ba nằm nối tiếp nhau trên gen mà không gối lên nhau.

Câu 6. Một gen có chiều dài bằng 5100A0. Có A bằnng 900. Gen  bị đột biến tạo gen mới có tổng số liên kết hiđrô giảm 1 nhưng chiều dài của gen không đổi. Số nuclêôtít từng loại của gen bị đột biến 

A. A = T = 900, G = X = 600


B. A = T = 901, G = X = 599

C. A = T = 899, G = X = 601


D. A = T = 599, G = X = 901

Câu 7. Một cá thể giảm phân cho 4 loại giao tử với tỷ lệ: 30% AB : 20% Ab : 20% aB: 30% ab . Cá thể đó 

A. có KG 
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AB

   và tần số hoán vị gen 20%    
 B.có KG 
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AB

   và tấn số hoán vị gen 40%.         

C. có KG  
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Ab

  và tần số hoán vị gen 20%   
D. có KG  
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Ab

  và tần số hoán vị gen 40%

Câu 8. Ở đậu Hà lan 2n = 14, có thể tạo ra tối đa bao nhiêu thể tam nhiễm? 

A. 7 

B. 12 

C. 14

D. 21

Câu 9. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng  với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào?
A. 100% hạt vàng hoặc 1 hạt vàng: 1 hạt xanh. 
B. 5 hạt vàng : 1 hạt xanh hoặc 100% hạt xanh. 
C. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh hoặc 100% hạt xanh. 
D. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh hoặc 100% hạt vàng. 
Câu 10. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AabbCcDd cho  kiểu hình với 4 tính trang trội  ở đời con có tỉ lệ là


A. 81/256              B. 3/256

C. 27/128

D. 27/256 
Câu 11. Sự giống nhau giữa hoán vị gen, tác động gen không alen với quy luật phân li độc lập là
A. một gen qui định nhiều tính trạng         

B. các tính trạng di truyền độc lập với nhau

C. các tính trạng di truyền phụ thuộc vào nhau.        
D. đều tạo ra nhiều biến dị tổ hợp    
Câu 12. Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen như thế nào để con sinh ra toàn mắt đen? 
A. AA x AA hoặc AA x Aa    B. Aa x Aa hoặc AA x AA     C. AA x AA hoặc aa x aa       D. Aa x AA hoặc Aa x Aa

Câu  13. Cà chua quả đỏ, tròn trội hoàn toàn so với quả vàng, baøu dục. Lai bố mẹ thuần chủng cà chua quả đỏ, bầu dục với quả vàng tròn được F1, cho F1 tự thụ phấn thì kết quả ở F2 là 
A. 9 đỏ bầu dục : 3 vàng tròn : 3 vàng bầu dục  : 1 đỏ tròn. 
B. 9 vàng tròn  : 3 đỏ bầu dục : 3 đỏ tròn : 1 vàng bầu dục. 



C. 9 đỏ tròn : 3 vàng tròn  : 3 đỏ bầu dục  : 1 vàng bầu dục. 
D. 9 øvàng bầu dục  : 3 đỏ tròn   : 3 đỏ bầu dục  : 1 vàng tròn. 

Câu  14. Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật hoán vị gen là 
A. Mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng.

B. Các cặp gen phải nằm trên một cặp NST tương đồng

C. Số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn số liệu thống kê được chính xác. 
D. Sự phân li NST như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của các kiểu giao tử khi thụ tinh. 

Câu  15. Loại tác động của gen thường được chú ý trong sản xuất là
A. Tác động cộng gộp. 



B. Tác động đa hiệu. 
C. Tác động át chế giữa các gen không alen. 
D. Tương tác bổ trợ giữa 2 gen trội. 

Câu  16. Tần số tương đối các alen của một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen  0,81 AA + 0,18 Aa + 0,01 aa là

A. 0,9A; 0,1a.

B. 0,7A; 0,3a.

C. 0,4A; 0,6a.

D. 0,3 A; 0,7a.

Câu 17.  Một quần thể động vật tại thời điểm thống kê đã đạt trạng thái cân bằng Hacđi- Van béc cấu trúc di truyền trong quần thể lúc đó là

A. 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa.


B. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa.

C. 0,39 AA: 0,52 Aa: 0,09 aa.


D. 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa.
Câu  18.  Trong kỹ thuật di truyền người ta thường dùng thể truyền là

A.  thực khuẩn thể và vi khuẩn.

B. plasmits và nấm men.

C. thực khuẩn thể và nấm men.

D. plasmits hoặc thực khuẩn thể.

Câu  19.  Ưu thế lai là hiện tượng con lai

A. có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.

B. được tạo ra do chọn lọc cá thể.


C. xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ.
D. xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.

Câu  20.  Cừu Đôly được tạo thành bằng phương pháp nào?
A. Gây đột biến kết hợp chọn lọc;   
B. Cấy truyền phôi;
C. Nhân bản vô tính.
D. Kĩ thuật chuyển gen.

Câu 21. Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X quy định , gen trội A quy định máu đông bình thường,  NST Y không mang gen tương ứng . Một người phụ nữ bình thường  lấy chồng bị bệnh máu khó đông. Xác suất họ sinh con gái đầu lòng bị bệnh máu khó đông là bao nhiêu?

A. 12.5%              B. 100%.                     C. 50%                           D. 25% 
Câu 22: Bằng chứng nào dưới đây thuộc về bằng chứng giải phẩu học so sánh?

A)Bằng chứng về cơ quan tương đồng.

B)Bằng chứng về sự giống nhau trong phát triển phôi.

C)Bằng chứng về đặc điểm hệ động, thực vật.
D)Bằng chứng về tế bào học. 
Câu 23: Nhân tố tiến hóa cơ bản nhất là
A/ chọn lọc tự nhiên   B/ cách li sinh thái  
C/ biến động di truyền

D/ cách li địa lý

Câu 24: Hiện tượng nào sau đây nhanh chóng hình thành loài mới mà không cần sự cách li địa lí?

A/ Tự đa bội. B/ Dị đa bội.
 C/ Lai xa khác loài.   D/ Đột biến NST.

Câu 25: Những biến đổi trong quá trình tiến hóa nhỏ xảy ra theo trình tự nào?

A/ Phát sinh đột biến ( sự phát tán đột biến ( Chọn lọc các đột biến có lợi(cách li sinh sản.

B/ Phát sinh đột biến ( cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc( phát tán đột biến qua giao phối ( chọn lọc các đột biến có lợi.

C/ Phát tán đột biến ( chọn lọc các đột biến có lợi ( cách li sinh sản ( phát tán đột biến qua giao phối.

D/ Phát tán đột biến ( chọn lọc các đột biến có lợi ( sự phát sinh đột biến ( cách li sinh sản.

Câu 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại đã góp phần làm sáng tỏ vấn đề nào sau đây?
A/ Sự hình thành các đặc điểm thích nghi.



B/ Vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên.

C/ Nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

D/ Nguồn gốc chung của các loài.

Câu 27: Môi trường sống của sinh vật là
A/ tất cả những gì có trong tự nhiên.


B/ tất cả yếu tố ảnh hưởng trực tiếp lên sinh vật.

C/ tất cả yếu tố ảnh hưởng gián tiếp len sinh vật.

D/ tất cả yếu tố bao quanh sinh vật.

Câu 28: Nhân tố nào hình thành những tổ hợp gen thích nghi với môi trường sống nhất đinh?
A/ Cách li sinh sản.
B/ Chọn lọc tự nhiên;    C/ Biến động di truyền.
D/ Biến động môi trường.

Câu 29: Nội dung cơ bản của quá trình tiến hóa nhỏ theo quan niệm tiến hóa tổng hợp hiện đại là gì?

A/ Quá trình hình thành các quần thể giao phối từ một quần thể gốc ban đầu.

B/ Quá trình tích lũy biến dị có lợi, dào thải biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

C/ Quá trình biến đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

D/ Quá trình tién hóa ở cấp phân tử.

Câu 30: Kích thước tối thiểu của quần thể là trường hợp:
A/ Khoảng không gian bé nhất mà quần thể có thể tốn tại và phát triển.

B/ Kích thước của cá thể bé nhất so với các cá thể khác trong quần thể.

C/ Ảnh hưởng tối thiểu của quần thể này đối với quần thể khác trong một loài.

D/ Số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển được.
Câu 31: Dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá sinh học là
A/ tổ chức cơ thể ngày càng phức tạp.


B/ thích nghi ngày càng hợp lý.
C/ phương thức sinh sản ngày càng hoàn thiện.

D/ phân hoá ngày càng đa dạng.
Câu 32: Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái là

A) giúp ta biết được nguyên nhân của diễn thế.
B) giúp ta biết được quần xã tiên phong trong diễn thế.

C) giúp ta biết được quần xã ổn định khi kết thúc diễn thế.

D) giúp ta điều khiển diễn thế theo ý muốn, trên cơ sở đó để có qui hoạch dài hạn
B.PHẦN RIÊNG: 
I.Phần riêng dành cho chương trình chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)
Câu 33: Mùa đông ruồi, muỗi phát triển ít là do:

A/ Thiếu thức ăn.

B/ Nhiệt độ thấp.
C/ Dịch bệnh nhiều.

D/ Di cư.

Câu 34: Qui trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước theo trình tự:
A. (1): Xử lí mẫu, (2): Chọn lọc các thể đột biến có kiều hình mong muốn, (3): Tạo giòng thuần chủng.

B. (1): Tạo gióng thuần chủng, (2): Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn, (3): Xử lí mẫu.

C. (1): Xử lí mẫu, (2): Tạo giòng thuần chủng, (3): Chọn lọc các cá thể đột biến có kiều hình mong muốn.

D. (1): tạo gióng thuần chủng, (2): Xử lí mẫu, (3): Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
Câu 35. Đột biến gen nào sau đây không di truyền bằng con đường sinh sản hữu tính?

A. Đột biến tiền phôi.    B. Đột biến giao tử.    C.  Đột biến hợp tử.   D. Đột biến xôma.

Câu 36. Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng?

A. Lặp đoạn.
B. Mất đoạn.
C. Đảo đoạn.               D. Chuyển đoạn .

Câu 37: Mối quan hệ giữa cây tơ hồng với các cây khác thuộc mối quan hệ nào?

A)Cộng sinh.
B)Hội sinh.
C)Kí sinh.
D)Ức chế-cảm nhiễm.
Câu 38: Sự biến động số lượng của thỏ rừng Bắc Mĩ và Linh miêu là sự biến động số lượng theo chu kì nào?

A)Ngày đêm.
B)Chu kì tuần trăng và hoạt động của thủy triều.   C)Chu kì mùa.
 D)Chu kì nhiều năm.

Câu 39   Điều khẳng định nào dưới đây về chọn lọc tự nhiên (CLTN) là đúng hơn cả?

A/ CLTN sàng lọc những biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại.
B/ CLTN trực tiếp làm thay đổi tần số alen của quần thể.


C/ CLTN làm thay đổi giá trị thích ứng của kiểu gen.
D/ CLTN tạo nên các đặc điểm giúp sinh vật thích nghi với môi trường.
Câu 40 Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc hai loài khác nhau?
A/ Khi hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh;
          

B/ Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau.

C/ Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hóa giống nhau.     

D/ Hai cá thể đó không giao phối với nhau.
II.Phần riêng dành cho chương trình nâng cao: (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)
Câu 41: Lớp động vật nào có thân nhiệt phụ thuộc nhiều  nhất vào nhiệt độ?
A/ Cá.

 B/ Ếch.

C/ Thú.

D/ Chim.

Câu 42: Theo quan niệm hiện nay, điều kiện ngoại cảnh có vai trò:

A/ Nhân tố làm phát sinh các biến dị không di truyền.  

B/ Nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên.

C/ Nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục.

D/ Vừa là các nhân tố làm phát sinh đột biến, vừa là môi trường của chọn lọc tự nhiên.

Câu 43: Tác nhân nào sau đây không làm thay đổi tần số của các alen trong quần thể giao phối?

A/ Đột biến.
B/ Biến động di truyền.

C/ Chọn lọc tự nhiên.
D/ Các cơ chế cách li.

Câu 44:  Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật:

A/ Các con voi sống trong vườn bách thú;    
B/ Các cá thể voi ở rừng rậm châu phi.

C/ Các con chim nuôi trong vườn bách thú;
D/ Các cây có trên đồng cỏ.

Câu 45.  Để tạo ra các giống, chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất trên qui mô công nghiệp các chế phẩm sinh học như: axit amin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng sinh..., người ta sử dụng 

A. kĩ thuật di truyền.
B. đột biến nhân tạo.
C. chọn lọc cá thể.

D. các phương pháp lai.
Câu 46: Hiện tượng nào sau đây không phải là thường biến?

A. Thỏ ở vùng lạnh, mùa đông có lông trắng; mùa hè có lông vàng.

B. Con tắc kè hoa thay đổi màu sắc theo nền môi trường.

C. Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh phêninkêtô niệu.

D. Khi lên núi cao, sau một thời gian ngắn, lượng hồng cầu trong máu của người tăng.

Câu 47:  Một người phụ nữ có 45 NST trong đó có NST XO. Người đó bị hội chứng

A. Siêu nữ               B. Đao                  C. Claiphentơ.

D. Tơcnơ .

Câu 48: Năng lượng biến đổi theo hình thức nào khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề trong chuổi thức ăn?

A)Tăng khoảng 30%.
B)Biến đổi không đáng kể.
C)Mất khoảng 30%.
D)Mất khoảng 90%. 
* ĐÁP ÁN:  1D 2B 3B 4A 5C 6B 7B 8A 9A 10C 11D 12A 13C 14B 15A 16A 17B 18D 19A 20C 21A 22A 23A 24C 25A 26C 27D 28B 29C 30D 31B 32D 33B 34A 35D 36A 37C 38D 39A 40D 41A 42D 43D 44B 45A 46C 47D 48D
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